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Thất thoát, lãng phí vốn nhà nước trong đầu tư xây 

dựng công trình ở Việt Nam :Luận văn ThS. Kinh tế : 

60.31.01/ Bùi Ngọc Sơn ; Nghd. : TS. Tạ Đức Khánh 

Lời mở đầu 

1 – Sự cần thiết của đề tài : 

 L�ng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng hiện nay là rất lớn, nhất là tư 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước; mức độ Thất thoát, l�ng phí vốn đầu tư ngày càng 

đa dạng và phức tạp là nỗi lo của toàn x� hội, làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, làm 

chậm lại tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Dư luận x� hội ®� nêu ra 

và đề nghị các cấp các ngành có liên quan vào cuộc để ngăn chặn. 

           Tuy nhiên, xây dựng là một ngành đặc thù liên quan đến nhiều khâu, sản 

phẩm Xây dựng kết tinh nhiều yếu tố khoa học kỹ thuật, mang tính đơn chiếc và đa 

dạng, quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng qua nhiều giai đoạn, thời gian thi công 

kéo dài, vốn đầu tư lớn. Chính những đặc thù này của ngành xây dựng  cùng với 

những bất cập trong chính sách, yếu kém trong quản lý đầu tư, yếu kém trong quản 

lý nói chung và quản lý công trình nói riêng ®� dẫn đến tình trạng l�ng phí, thất 

thoát trong đầu tư xây dựng công trình ở hầu hết các khâu của quá trình đầu tư xây 

dựng. 

 Đó là: Tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả nhưng vẫn còn phổ biến, Từ 

công tác chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư đến việc giải ngân, 

thanh toán còn nhiều thiếu sót. Chất lượng và hướng đầu tư thấp, nợ đọng lớn. 

           Mặc dù Chính phủ ®� ban hành nhiều chỉ thị và thông tư hướng dẫn, Nghị 

quyết quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI ®� ban hành về “nâng cao hiệu 

quả đầu tư, chống thất thoát, l�ng phí đầu tư dàn trải, nợ tồn đọng trong xây dựng 

cơ bản”. Thế nhưng, biện pháp khắc phục tình trạng Thất thoát, l�ng phí trong đầu 

tư xây dựng bắt đầu từ đâu? từ khâu nào và ai thực hiện ? 

         Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu đề tài “ Thất thoát, lãng phí vốn 

Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam” là hết sức cần thiết.     

2 – Tình hình nghiên cứu : 
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          Thất thoát, l�ng phí vốn Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình là đề tài 

được nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm, ®� được một số nhóm và một số tác giả ®� 

nghiên cứu khái quát, nhóm tác giả viện nghiên cứu bộ xây dựng với đề tài: 

“Chống thất thoát, lãng phí vốn trong đầu tư xây dựng”đề tài này còn đang 

nghiên cứu dở dang và một số tạp chí chuyên ngành xây dựng. Nhìn chung họ tập 

trung nghiên cứu các vụ việc mang tính thời sự, chưa có đề tài nào được viết thành 

sách, cách tiếp cận chỉ mang tính chất mô tả thực trạng thất thoát, l�ng phí ở Việt 

Nam, chưa nêu ra được nguyên nhân sâu xa, mối liên hệ và bản chất của vấn đề, 

chưa có đề tài tiếp cận theo hướng kinh tế chính trị.  

3 – Mục đích nghiên cứu :  

 Mục đích: Đề tài nghiên cứu làm rõ những căn nguyên về mặt lý thuyết và 

thực tiễn tình trạng thất thoát l�ng phí vốn trong đầu tư xây dựng công trình . 

 Nhiệm vụ: Đề tài thu thập và phân tích đánh giá làm rõ những nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến thất thoát, l�ng phí trong đầu tư xây dựng công trình, chỉ ra đựơc 

những mặt ®� làm được và chưa làm được, những mặt hoàn thiện và yếu kém để từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc thất thoát, l�ng phí vốn trong 

đầu tư xây dựng công trình. 

4 - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài 

quốc doanh, các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước tham gia lĩnh vực đầu tư xây 

dựng công trình tại Việt Nam. 

   - Phạm vi nghiên cứu của đề tài : 

+ Thời gian: Nghiên cứu từ năm 2001 dến năm 2006. 

+ Không gian: Nghiên cứu trong ngành xây dựng chủ yếu Việt Nam  

các tổ chức xây dựng tại Việt Nam.   

 + Nội dung: Đề tài nghiên cứu chủ yếu các vấn đề có liên quan đến hoạt 

động quản lý đầu tư và quản lý xây dựng, từ cơ cấu tổ chức cơ chế chính sách ®� 

ban hành từ Trung ương đến địa phương, các hoạt động của chủ đầu tư, tư vấn và 

các nhà thầu. Đề tài nghiên cứu chủ yếu về thất thoát, l�ng phí vốn trong đầu tư xây 

dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. 

5 – Phương pháp nghiên cứu :  
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 Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phổ biến là phương pháp duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử, đồng thời kết hợp với một số phương pháp cụ thể 

khác như : thống kê, phân tích, so sánh và dự báo. 

6 – Những đóng góp của đề tài : 

 Đề tài lý giải những căn nguyên tồn tại và đặc trưng vốn có về vấn nạn thất 

thoát, l�ng phí vốn trong đầu tư xây dựng công trình ®� tồn tại nhiều năm ở Việt 

Nam. 

          Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế thất thoát, l�ng phí vốn trong đầu tư 

xây dựng công trình. 

 Đề tài bổ sung về mặt lý luận về sự tăng cường vận dụng các thể chế chính 

sách của Nhà nước, góp phần hạn chế những thất thoát, l�ng phí không đáng có 

trong đầu tư xây dựng ở nước ta. 

7- Bố cục của luận văn. 

           Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và các danh mục tài liệu tham khảo 

luận văn sẽ được kết cấu thành 3 chương. 

Chương1: Những vấn đề chung về thất thoát, l�ng phí vốn Nhà nước trong đầu tư 

xây dựng công trình. 

Chương 2: Thực trạng thất thoát, l�ng phí vốn Nhà nước trong đầu tư xây dựng 

công trình ở Việt Nam. 

Chương 3: Quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế thất 

thoát, l�ng phí vốn Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam 
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Những vấn đề chung về thất thoát, l�ng phí vốn nhà 

nước trong đầu tư xây dựng công trình 

1.1 Đặc điểm đầu tư nhà nước trong xây dựng công trình. 

1.1.1 Các khái niệm cơ bản 

- Thất thoát : Thất thoát trong đầu tư xây dựng được hiểu là những chi phí thực tế 

không sử dụng vào dự án do bị bớt xén, cắt giảm không đúng qui định, không hợp 

lý hoặc do khai man, khai khống, nhưng vẫn tính vào dự án để rút vốn. 

           Các biểu hiện chủ yếu như sau: 

          Công trình bớt xén vật tư hoặc sử dụng vật tư sai chủng loại, kém chất lượng, 

chi phí không đúng quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình; như công 

trình bị bớt xén xi măng, sắt thép không đúng quy định làm giảm cường độ chịu 

lực, thay đổi vật liệu xây dựng thay thế bằng vật liệu khác có phẩm cấp, chất lượng 

kém hơn không đúng theo thiết kế được duyệt, làm giảm chất lượng công trình. 

           Sử dụng tiền đền bù giải phóng mặt bằng không đúng mục đích, kê khai 

khống khối lượng đền bù, làm giả hồ sơ để nhận tiền đền bù…phải điều chỉnh để 

bổ sung thêm chi phí. 

            áp dụng định mức, đơn giá sai, kê khai, nghiệm thu khống khối lượng hoặc 

đánh giá sai chất lượng công trình; khi thẩm tra thẩm định không đúng dẫn đến 

thanh toán sai làm tăng chi phí xây dựng. 

             Thanh quyết toán khống so với giá trị thực tế thực hiện; bớt xén hoặc sử 

dụng chi phí xây dựng công trình không đúng quy định… 

-Lãng phí: 

            L�ng phí trong đầu tư xây dựng có thể hiểu là việc quản lý và sử dụng vốn 

đầu tư xây dựng dự án không đúng mục đích, không đúng nhiệm vụ thiết kế, chất 

lượng xây dựng kém phải phá đi làm lại hoặc công trình hoàn thành không sử dụng 

được, bỏ phí, không mang lại hiệu quả, hoặc đạt hiệu quả nhưng với chi phí cao 

hơn chi phí đầu tư cần thiết cho dự án được xác định theo các tiêu chuẩn, định mức 

quy định của Nhà nước. 

           Các biểu hiện chủ yếu như sau: 
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            - Thời gian xây dựng kéo dài do bàn giao mặt bằng xây dựng chậm, bố trí 

không đủ vốn, xây dựng không đồng bộ; do chậm nghiệm thu, thanh quyết toán để 

đưa công trình vào khai thác và sử dụng làm mất cơ hội kinh doanh, phải trả thêm 

l�i vay trong thời gian xây dựng. 

            - Thay đổi lại kết cấu hoặc bổ sung giải pháp gia cố thêm kết cấu móng 

công trình ®� thiết kế, do kết quả khảo sát không đảm bảo chất lượng. 

             - Thiết kế quá hoặc không đạt tiêu chuẩn quy định phải bỏ thêm chi phí để 

xử lý. 

              - Chất lượng xây dựng không đảm bảo phải phá đi làm lại. 

               - Nhà máy xây xong không có nguyên liệu để sản xuất phải dời đến nơi có 

nguyên liệu. 

               - Chợ xây xong không có người đến họp, bị bỏ phí, không mang lại hiệu 

quả. 

               - Hệ thống cấp nước chỉ chú trọng đầu tư nhà máy mà thiếu mạng đường 

ống phân phối đến các hộ tiêu thụ,…nước sản xuất ra không cung cấp được đến 

người tiêu dùng. 

           Cũng như thất thoát, l�ng phí trong đầu tư xây dựng có thể xảy ra ở hầu hết 

các giai đoạn của các quá trình đầu tư xây dựng: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, 

bố trí kế hoạch cấp phát vốn đầu tư, bàn giao nghiệm thu và thanh quyết toán công 

trình. 

             Trong thực tế, thất thoát, l�ng phí không phải lúc nào cũng tách bạch riêng 

rẽ mà chúng có thể đan xen lẫn nhau, trong thất thoát có l�ng phí và trong l�ng phí 

có thất thoát; hoặc có khi cái này là nguyên nhân của cái kia và ngược lại.  

-  Đầu tư: 

   Đầu tư theo nghĩa rộng, nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để 

tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định 

trong tương lai lớn hơn các nguồn lực ®� bỏ ra để đạt được các kết quả đó. nguồn 

lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. 

       Đầu tư phát triển vừa là nhiệm vụ chiến lược vừa là giải pháp chủ yếu nhằm 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu của từng thời kỳ kế hoạch. 
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Trong phạm trù công tác quản lý thì đầu tư phát triển bao gồm có hai nội 

dung: Đầu tư và xây dựng. 

Đầu tư là bước khởi đầu một quá trình chọn lựa và quyết định của các cấp có 

thẩm quyền nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất cho phát triển, bao gồm 

cả công tác quy hoạch, chủ trương đầu tư, quản lý nguồn vốn.            

Xây dựng: là bước triển khai thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển . 

1.1.2 Cơ sở hình thành nguồn vốn đầu tư xây dựng. 

 Có 3 nguồn vốn chính: (1)Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, 

(2)nguồn vốn huy động đầu tư từ dân cư và tư nhân,(3)nguồn vốn đầu tư trực tiếp 

của nước ngoài.  

1.1.2.1 Nguồn vốn đầu tư. 

 Vốn đầu tư được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, có thể phân 

ra 4 nguồn vốn đầu tư chính như sau : 

 + Thứ nhất, nguồn vốn tài chính là khoản tiền tiết kiệm được từ thu nhập sau 

khi ®� sử dụng cho mục đích tiêu dùng thường xuyên. Nguồn vốn tài chính có thể 

được hình thành ở trong nước và nước ngoài. Nguồn vốn tài chính được chia thành 

nguồn tiết kiệm của tư nhân, của doanh nghiệp và của chính phủ (bao gồm các thuế 

và phí). 

+ Thứ hai, nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của một quốc gia vì con người là 

động lực của mọi sự phát triển 

 + Thứ ba, nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm rất nhiều loại như tài 

nguyên khoáng sản (trên mặt đất, dưới lòng đất, dưới đáy biển),  

1.1.2.2 Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. 

 Được huy động từ cân đối thu chi Ngân sách hàng năm, trên cơ sở thực hiện  

chính sách chi Ngân sách tiết kiệm và có hiệu quả, sẽ dành phần đáng kể cho kế 

hoạch chi đầu tư.  

1.1.2.3 Nguồn vốn của dân cư và tư nhân. 

 Đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, mở mang ngành nghề, 
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phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và vận tải trên 

các địa phương.  

1.1.2.4 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI). 

 Đây là nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp xây dựng  

các công trình của dưới nhiều hình thức: 100% vốn nước ngoài, góp vốn liên doanh, 

đầu tư theo hình thức BOT, BT… 

1.1.3 Phương thức huy động vốn. 

          Trong chiến lược phát triển kinh tế- x� hội theo các mục tiêu trong kỳ kế 

hoạch, cần phải dự báo và tính toán khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư phát 

triển. Ba phương pháp chủ yếu: 

 Phương pháp thứ nhất: 

                  I = ICOR * GDP hay ICOR= I/ GDP 

Trong đó : I là tổng vốn đầu tư 

                  ICOR là hệ số xác định số đơn vị vốn đầu tư cần thiết để tăng được một 

đơn vị GDP. 

GDP là giá trị gia tăng tổng sản phẩm trong nước, được xác định bằng giá trị  

GDP của năm t +1 trừ giá trị GDP của năm t. 

Ghi chú: Hệ số ICOR là  chỉ tiêu tương đối, phản ảnh hiệu quả vốn đầu tư. Về mặt 

ý nghĩa kinh tế có thể diễn đạt như sau: 

Để tăng thêm 1% tăng trưởng GDP, thì tỷ trọng vốn đầu tư so với GDP cần phải 

tăng thêm bao nhiêu %. 

 Hệ số ICOR phản ánh để tăng thêm 1% GDP thì tỷ trọng vốn đầu tư so 

với GDP cần tăng thêm bao nhiêu % ? 

 Ví dụ năm 2002, tăng trưởng GDP là 7%, tỷ trọng vốn đầu tư so với GDP  

là 34%, thì hệ số vốn đầu tư ICOR = 34 : 7 = 48.  

Phương pháp thứ hai: 

Xác định tổng vốn đầu tư trên cơ sở phân tích bản cân đối tích luỹ – tiêu Dùng 

trong nền kinh tế theo qui mô hình sau: 

GDP 

Khu vực dân cư 
(sau khi ®� nộp thuế và 

Khu vực Chính phủ (bằng 
huy động thuế và phí vào 
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Sơ đồ 1.2 Cơ cấu hình thành nguồn vốn đầu tư 

Theo mô hình trên thì: 

* ở khu vực dân cư:  Sp = GDP - T - Cp 

Trong đó: Sp-Tích luỹ khu vực dân cư (hộ gia đình).Trong thực tế, tích luỹ 

khu vực đân cư được chia thành 2 quỹ: cho đầu tư phát triển (Ip) theo kênh gián tiếp 

và kênh trực tiếp và để giành (Spp). 

  Sp = Ip + Spp 

GDP sử dụng bao gồm tích luỹ (S), tiêu Dùng (C) và chênh lệch XNK hàng  

hoá và dịch vụ ( M – X); được tính theo công thức: GDP = C +S +( M - X). 

T - Các loại thuế và chi phí phải đóng góp. 

Cp - Chi tiêu thường xuyên và cấp thiết của khu vực dân cư. 

Như vậy: 

Đầu 
tư 
phát 
triển  
(Ip) 
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Ip = GDP - T- Cp - Spp, trong đó Spp là số để dành trong dân cư, không đưa 

ra đầu tư. 

Nếu Sp = Ip 

(Ip là khối lượng vốn đầu tư phát triển của khu vực dân cư) 

Điều đó có nghĩa là tất cả số tiền còn được sau khi ®� trừ đi các khoản chi 

tiêu sẽ đưa toàn bộ vào đầu tư phát triển thông qua hai kênh: (1) trực tiếp và (2) 

gián tiếp. Và muốn vậy thì cơ chế chính sách đầu tư của Nhà nước phải thật khuyến 

khích, hấp dẫn và phù hợp với lợi ích kinh tế của các thành viên trong x� hội. 

 * Trong khu vực chính phủ: 

Sg = T - Cg 

Nguồn tích luỹ của chính phủ (Sg) có được là do sau khi huy động thuế và 

phí (T) vào Ngân sách trừ đi những khoản chi tiêu dùng thường xuyên của Chính 

phủ (Cg). Như vậy rõ ràng rằng nguồn vốn này lớn hơn hay bé là phụ thuộc vào tỷ 

lệ động viên thuế và phí vào Ngân sách là lớn hay bé và các khoản chi tiêu dùng 

thường xuyên của Chính phủ bé hay lớn. 

Tích luỹ của Chính phủ được phân hai quỹ: đầu tư phát triển (Ig) và trả nợ, 

viện trợ (Pg). Như vậy: 

Sg = Ig + Pg 

Ig = T - Cg – Pg 

Và như vậy, tổng khối lượng vốn đầu tư phát triển I được tính là: 

I = Ip + Ig = GDP - Cp -  Spp - Cg  - Pg 

Trong trường hợp lý tưởng thì : 

Imax = Sp + Sg 

Trong quá trình tính toán, việc xác định và dự báo các quan hệ tỷ lệ trong  

từng thời kỳ về huy động thuế và phí vào Ngân sách, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu 

dùng khu vực Nhà nước, quan hệ tích luỹ tiêu dùng khu vực dân cư, quan hệ tích 

luỹ và đầu tư xây dựng cơ bản trong cả 2 khu vực là hết sức cần thiết. 

 

Phương pháp thứ 3: 

Phương pháp này xác định tổng vốn đầu tư phát triển từ việc dự báo khả 

năng huy động 5 nguồn vốn như sau: 
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- Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. 

- Nguồn vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước. 

- Nguồn vốn từ các Doanh nghiệp Nhà nước. 

- Nguồn vốn của dân cư và tư nhân. 

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) 

1.1.4 Cơ cấu vốn đầu tư. 

           Cơ cấu vốn đầu tư là tỷ trọng từng nguồn vốn được đưa vào đầu tư phát triển 

so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn x� hội. 

 Cơ cấu đầu tư được thể hiện theo các hình thức sau: 

 - Cơ cấu đầu tư theo ngành . 

- Cơ cấu đầu tư theo vùng, l�nh thổ . 

- Cơ cấu đầu tư giữa trung ương và địa phương. 

Trong mỗi nguồn vốn đầu tư phát triển đều có thể phân tích theo 3 dạng cơ 

 cấu, nhưng thực hiện theo 2 bước sau: 

Cơ cấu trước đầu tư  (kế hoạch). 

Đó là cơ cấu  được xác định trong quá trình xây dựng  và hướng dẫn kế hoạch  

mang tính chủ quan dựa vào các cơ chế chính sách được ban hành để thu hút các 

nguồn vốn đầu tư theo một cơ cấu  định hướng của kế hoạch. 

Trong 5 nguồn vốn nêu trên, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước có thể được 

xác định theo cơ cấu phân bổ cứng, có sự chủ động tương đối của cơ quan hoạch 

định kế hoạch để thu hút các nguồn vốn khác, còn các nguồn vốn khác tuỳ theo 

mức độ hấp dẫn của cơ chế chính sách mà có hay không có sự hưởng ứng tích cực  

theo cơ cấu đầu tư hợp lý trong thời kỳ kế hoạch. 

  Cơ cấu  sau đầu tư ( thực hiện ). 

Đó là kết quả việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư 

của Trung ương và địa phương hàng năm.  

 Công trình đầu tư và chương trình đầu tư: 

 Công tác đầu tư phát triển thường đựơc xây dựng  dưới hai hình thức : 

  Công trình đầu tư là sản phẩm và là kết quả của các dự án đầu tư được xác 

định theo quy hoạch và mục tiêu của kế hoạch được xây dựng  bằng nhiều nguồn 

vốn khác nhau theo tính chất của từng dự án. 
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  Chương trình đầu tư là sự tập hợp có mục tiêu, có thứ tự ưu tiên một chuỗi 

các quá trình hoạt động, biện pháp nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả nhất 

những mục tiêu cụ thể của từng dự án đầu tư trong thời kỳ kế hoạch. Như vậy, 

chương trình đầu tư là một công cụ, một bộ phận của công tác kế hoạch hoá, là một 

phương thức thực hiện kế hoạch để đưa nhiệm vụ kế hoạch vào thực thi trong cuộc  

sống.  

1.2. Phân loại dự án đầu tư và công trình đầu tư . 

1.2.1 Dự án đầu tư. 

          Thông thường căn cứ vào tính năng, tầm quan trọng và vi mô đầu tư, các nhà 

hoạch định xếp loại cho các dự án đó thuộc nhóm A, B, C. Mức vốn đầu tư quy 

định cho từng nhóm dự án ở mỗi quốc gia là có sự khác nhau.  

           Các dự án nhóm A: thường đầu tư thuộc lĩnh vực công cộng, các công trình 

phúc lợi, công trình an ninh quốc phòng. 

          Đặc điểm các loại dự án này vốn đầu tư thường rất lớn, thời gian thực hiện dự 

án dài, không có khả năng thu hồi vốn hoặc thu hồi vốn chậm, lỗ và rất khó quản 

lý.Vì vậy, Nhà nước thường đứng ra để đầu tư. 

            Quy định của một số quốc gia, một số dự án đặc biệt được quy định thuộc 

nhóm A, không kể mức vốn đầu tư. 

            Các dự án nhóm B: Thường đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu đô 

thị mới, các khu công nghiệp, chế xuất.  

         Đặc điểm các loại dự án này thông thường có mức vốn đầu tư trung bình, thời 

gian thực hiện dự án ngắn hơn nhóm A, thời gian trung bình từ khởi công đến hoàn 

thành dự án là 2-3 năm. Mức vốn đầu tư quy định cho nhóm dự án này tuỳ thuộc 

theo từng quốc gia là khác nhau.  

             Các dự án nhóm c: Thường đầu tư các công trình có vi mô vừa và nhỏ, có 

mức vốn đầu tư nhỏ, thời gian thực hiện dự án nhanh thông thường từ 1-2 năm.  

1.2.2. Công trình đầu tư  

Công trình xây dựng được phân loại như sau: 

1.Công trình dân dụng: 

a) Nhà ở gồm nhà chung cư và nhà riêng lẻ; 

b) Công trình công cộng gồm: công trình văn hoá, công trình giáo dục,  
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công trình y tế, công trình thương nghiệp, dịch vụ, nhà làm việc, khách sạn, nhà 

khách, nhà phục vụ giao thông, nhà phục vụ thông tin liên lạc, tháp thu phát sóng 

phát thanh, phát sóng truyền hình, nhà ga, bến xe, công trình thể thao các loại. 

     2. Công trình công nghiệp gồm: công trình khai thác than, khai thác quặng;  

công trình khai thác dầu khí, công trình hoá chất, hoá dầu, công trình kho xăng, 

dầu, khí hoá lỏng và tuyến ống phân phối khí, dầu, công trình luyện kim, công trình 

cơ khí, chế tạo, công trình công nghiệp điện tử – tin học, công trình năng lượng, 

công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp thực phẩm, công trình công 

nghiệp vật liệu xây dựng, công trình sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

3. Công trình phát triển hạ tầng cơ sở gồm:        

a. Công trình giao thông gồm: công trình đường bộ, công trình đường sắt,  

công trình đường thuỷ; cầu; hầm; sân bay. 

b. Công trình thuỷ lợi gồm: hồ chứa nước, đập, cống; trạm bơm; giếng;  

đường ống dẫn nước; kênh; công trình trên kênh và bờ ao các loại. 

c. Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trình cấp nước, thoát nước, nhà  

máy xử lý nước thải, công trình xử lý chất b� thải, b�i chứa, b�i chôn lấp rác, nhà 

máy xử lý rác thải, công trình chiếu sáng đô thị.    

 

 

Phân loại, phân cấp công trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại công trình theo công năng 

sử dụng 

 Cấp công trình 

Xây dựng công cộng 

Nhà ở 

Công nghiệp 

Giao thông 

Đặc 

biệt 

I 

II 

III 

IV 

Quy mô 

Yêu cầu kỹ thuật 
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Sơ đồ 1.4 phân loại, phân cấp công trình. 

Tóm lại : vấn đề huy động vốn cho đầu tư nói chung và đầu tư xây dựng nói riêng 

là công tác vô cùng quan trọng đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là 

với các quốc gia đang phát triển, để có được tăng trưởng GDP cao thì yêu cầu vốn 

đầu tư càng lớn. 

 Qua việc phân tích cơ sở hình thành nguồn vốn đầu tư cho thấy có 2 nguồn 

vốn chính để hình thành nguồn vốn đầu tư đó là(1) nguồn vốn chính phủ (2)nguồn 

vốn huy động từ dân cư và tư nhân, Nguồn vốn thứ 3 phụ thuộc hoàn toàn từ phía 

nước ngoài. ở các nước đang phát triển thì nguồn vốn thứ 2 khả năng huy động khó 

khăn và có giới hạn,   

Tuy nhiên, để đầu tư và quản lý đồng vốn thế nào để có hiệu quả nhất là vấn 

đề đặt ra cho các cấp, các ngành có liên quan. Nhìn chung phần lớn là hệ thống 

pháp luật của các quốc gia đang phát triển chưa hoàn thiện, kinh nghiệm quản lý 

yếu kém, trong khi đó công tác đầu tư xây dựng là hết sức phức tạp đòi hỏi người 

có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. xuất phát từ những nhược 

điểm trên dẫn đến khe hở cho các nhà đầu tư lợi dụng chiếm đoạt vốn bằng nhiều 

hình th−c khác nhau. Gần đây hàng loạt các dự án đầu tư không hiệu quả, thất 

thoát, l�ng phí tràn lan, nhất là ở các quốc gia đang phát triển đang trở thành vấn 

nạn.  Để làm rõ vấn đề trên, quy trách nhiệm thuộc về ai, cần phân tích rõ thực 

trạng để tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất thoát, l�ng phí vốn nhà nước 

trong đầu tư xây dựng công trình.  

         

                                            

Thuỷ lợi 

Năng lượng 

Các công trình khác 

Vật liệu xây dựng 

Tuổi thọ 
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Chương 2 

Thực trạng thất thoát, l�ng phí vốn Nhà nước trong 

đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam 

2.1- Đầu tư xây dựng công trình vốn Nhà nước trong thời gian qua. 

2.1.1- Tình hình thực hiện vốn đầu tư. 

Trong 10 năm 1996 – 2005 tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước ( Bao 

gồm cả ODA, nguồn vốn tín dụng Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước) vào 

khoảng 876,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 63% tổng vốn đầu tư toàn x� hội. Riêng nguồn 

ngân sách dành cho đầu tư chiếm 25% đầu tư toàn x� hội.  

Bảng 2.2 Nguồn vốn đầu tư 10 năm 1996-2005 

 
10 năm 

1996  - 2005 

Trong đó 

5 năm 

1996 - 2000 

5 năm 

2001– 2005 

Tổng số  

1. Vốn ngân sách nhà nước  

2. Vốn sự nghiệp kinh tế dành 

876,8 

342,1 

83,3 

326,8 

125,6 

31,5 

550,0 

216,5 

51,8 
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cho đầu tư phát triển  

3. Vốn tín dụng nhà nước  

4. Vốn doanh nghiệp nhà nước 

 

191,8 

259,6 

 

72,4 

97,3 

 

119,4 

162,3 

Nguồn : Chương trình đầu tư công cộng - Bộ kế hoạch và đầu tư 

 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách chiếm 63% tổng vốn đầu tư 

toàn x� hội ®� có những đổi mới theo hướng xoá bỏ cơ chế bao cấp trong đầu tư: 

(1) vốn đầu tư ngân sách đầu tư trực tiếp chiếm khoảng 38%, (2) vốn tín dụng của 

Nhà nước chiếm khoảng 22%, (3) vốn doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 30%, 

(4) vốn sự nghiệp kinh tế dành cho đầu tư chiếm khoảng 10%. 

Trong 3 năm gần đây, vốn đầu tư cho nông nghiệp tăng bình quân là 13,2% 

năm, chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư x� hội; vốn đầu tư cho các ngành công nghiệp  

tăng bình quân 11%, chiếm khoảng 43,5%; vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông vận 

tải và thông tin liên lạc tăng bình quân hàng năm 8,2% chiếm 15%; vốn đầu tư cho 

lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá tăng bình quân 15,2% 

chiếm 8,1%; các ngành khác chiếm khoảng 20,7%. 

2.1.2 Kết quả đạt được. 

 Thành tựu nổi bật nhất của chính sách đầu tư trong thời gian qua là góp phần 

quan trọng cho việc đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tổng sản phẩm trong 

nước (GDP ) 3 năm qua (2001 - 2003) tăng bình quân là 7,1% trong đó khu vực I 

tăng 3,17%; khu vực II tăng 10,01%; khu vực III 6,34%. Tốc độ tăng trưởng năm 

sau cao hơn năm trước, chất lượng tăng trưởng trong từng ngành và từng lĩnh vực 

kinh tế ®� có nhiều cải thiện, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ®� có những tiến 

bộ. 

2.1.3 Đánh giá chung. 

- Thị trường nội địa chưa hoàn chỉnh và kém phát triển, thu nhập và “cầu”  

của dân cư còn rất thấp nên các doanh nghiệp có ít cơ hội để đầu tư phát triển. 

- Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước tiến hành quá chậm, làm cho việc 

huy động thêm vốn vào đầu tư phát triển sản xuất không được nhiều. 

- Các chính sách về huy động nguồn lực các thành phần kinh tế cho đầu tư, 

một mặt chưa đủ sức hấp dẫn, mặt khác việc thực hiện chưa nhất quán trong các 
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ngành, các cấp; tình trạng đối xử thiếu bình đẳng giữa các thành phần kinh tế còn 

nặng nề… ®� hạn chế rất lớn khả năng huy động nguồn vốn của dân cư. 

- Môi trường đầu tư vẫn còn nhiều rủi ro, chi phí còn quá cao, làm giảm sức  

hấp dẫn đầu tư, kinh doanh. Tình trạng hình sự hoá các quan hệ kinh tế vẵn còn 

nặng nề. 

            Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư chưa cao, nhất là vốn đầu tư từ ngân 

sách Nhà nước; chưa phát huy được lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh trong từng 

ngành, vùng và của nền kinh tế trên trường quốc tế thị trường. 

Trong nông nghiệp còn nặng đầu tư vào thuỷ lợi (chiếm hơn 70% vốn đầu tư 

của ngành 

Trong công nghiệp, và cả trong nông nghiệp ®� quá chú trọng vào việc đầu tư  

để tăng công suất sản xuất mà chưa chú ý đúng mức đến đầu ra của sản phẩm. 

Hệ thống quản lý Nhà nước về công tác đầu tư và xây dựng các cấp còn yếu 

kém (chủ quản đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn, giám sát,…), cơ chế chính sách trong đầu 

tư chưa rõ ràng, còn chồng chéo và trùng lặp, dòng đi của đồng tiền vòng vo qua 

nhiều cấp, nhiều ngành ®� tạo kẽ hở gây l�ng phí, thất thoát vốn đầu tư. 

2.1.4 Nhận xét. 

Công tác quy hoạch bộc lộ nhiều thiếu sót và yếu kém. 

 Sự phối hợp trong công tác quy hoạch của các Bộ, ngành Trung ương và địa 

phương chưa có sự thống nhất, từ quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành đến quy 

hoạch chi tiết tiến hành chưa đồng bộ, còn chồng chéo, thậm chí còn mâu thuẫn 

nhau.  

  Đối với quy hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch công nghiệp của các địa 

phương còn kém phần sâu sát, trong tính toán có nhiều lạc quan, chưa nghiên cứu 

cẩn thận về thị trường, chưa đề ra các cơ chế chính sách phát triển công nghiệp cho 

các thành phần kinh tế một cách thiết thực, chưa nghiên cứu đầy đủ các quan hệ 

kinh tế Trung ương và kinh tế địa phương 

Tình trạng đầu tư dàn trải chưa được khắc phục có hiệu quả:  

Tình trạng một số cấp có thẩm quyền ra các quyết định đầu tư, quyết định  

phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán, dự toán chi tiết thiếu chính xác dẫn đến 

khi thi công phải bổ sung điều chỉnh nhiều lần, thậm chí có dự án vừa thiết kế, vừa 
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thi công đến giai đoạn cuối hoặc khi xong công trình mới trình duyệt hoặc xin điều 

chỉnh tổng dự toán, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công, gây l�ng phí 

vốn đầu tư. 

Qua phân tích các trường hợp cụ thể trên, thấy rằng chủ trương đầu tư, quyết 

định đầu tư không đúng và không phù hợp với yêu cầu phát triển sẽ dẫn đến thất 

thoát, l�ng phí vốn đầu tư là lớn nhất trong các nguyên nhân. 

2.2- Thực trạng thất thoát, lãng phí vốn Nhà nước trong đầu tư xây dựng công 

trình. 

2.2.1 Nhóm dự án trong nước.    

2.2.1.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

          Không nghiên cứu kỹ quy hoạch(các loại quy hoạch) sẽ dẫn đến lNng phí: 

           + L�ng phí thường xảy ra dưới dạng bố trí địa điểm xây dựng công trình 

không phù hợp, do phương án đầu tư xây dựng chưa gắn với quy hoạch chung; khi 

trtiển khai thực hiện dự án phải thay đổi địa điểm xây dựng công trình vì một lý do 

nào đấy, do không tham khảo các dự án khác cũng được tiến hành cùng một địa 

điểm xây dựng công trình ( như dự án giao thông, thuỷ lợi, đô thị…) phải phá đi 

làm lại gây l�ng phí không cần thiết. ví dụ như  dự án xây lắp hệ thống thoát nước 

đường Tân Kỳ- Tân Quý không kết hợp làm đường giao thông nên công trình ®� 

hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng khi làm đường giao thông theo quy hoạch sẽ 

phải phá bỏ toàn bộ hệ thống gồm 216 hầm thu hố ga và 71km cống của công trình. 

Với tổng tổng chi phí trực tiếp theo đơn giá trúng thầu là 880.629.186đồng (gây 

l�ng phí gần 3% tổng mức đầu tư của công trình). Tổng kết qua 14 dự án đẫ được 

Thanh tra Nhà nước tiến hành thanh tra. Kiểm tra năm 2003, l�ng phí do đầu tư xây 

dựng không đúng quy hoạch là 2.14 tỷ đồng (khoảng 0,03% so với tổng vốn đầu 

tư).   

 + L�ng phí còn biểu hiện như: Cung vượt cầu khó tiêu thụ sản phẩm dẫn đến 

thừa công suất sản xuất gây l�ng phí vốn đầu tư hoặc là chi phí cho công tác thu 

gom, bán hàng cao hơn định mức…; Hoặc xây dựng các nhà máy mà không tính 

đến nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất tương ứng quy mô của nhà máy dẫn đến 

thiếu nguyên vật liệu. Công trình xây dựng nhà máy đường Linh Cảm – Hà Tĩnh, 

nhà máy đường Sơn La ®� được xây dựng xong với số vốn nhiều tỷ đồng nhưng 
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phải “nằm chờ” vì không có nguyên liệu. Dự án nhà máy bột giấy Kom Tum đến 

khi một số hạng mục của dự án ®� được triển khai, trong quá trình thực hiện có một 

số phát sinh, tuy ®� được điều chỉnh, nhưng đánh giá toàn diện thấy rằng dự án 

không khả thi do trước hết không đủ nguyên liệu đảm bảo cho nhà máy hoạt động 

ổn định; vốn đầu tư xây dựng lớn, nguồn nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất của nhà 

máy chủ yếu phải dự vào rừng mới trồng làm cho dự án hiệu quả thấp, thu hồi vốn 

chậm, rủi ro cao, không trả được nợ nên công trình phải dừng thi công.     

 Nhưng trên thực tế, khi công trình phải bỏ dở, vốn đầu tư không hiệu quả 

gây l�ng phí, thiệt hại lớn tài sản Nhà nước thì những người ký các quyết định đầu 

tư chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính hoặc phải 

đền bù thiệt hại. Do vậy, xu hướng của chủ đầu tư là tìm  mọi thủ đoạn để lạch qua 

được những hàng rào của các quy định về dầu tư để có được quyết định đầu tư và 

nhận được vốn. Họ không quan tâm đến hiệu quả của công trình. Hai dự án gần đây 

nhất đang khiếu kiện gây xôn xao dư luận đó là dự án đầu tư đô thị chung cư và 

khu nghỉ dưỡng sinh thái do công ty cổ phần Cao Hà đầu tư hàng trăm tỷ đồng, tại 

khu Như Quỳnh- Hưng Yên. Giấy quyết định đầu tư do Tỉnh Hưng Yên cấp, và dự 

án ®� triển khai xây dựng xong phần hạ tầng cơ sở như: hệ thống đường giao thông, 

cấp thoát nước, lưới điện đặc biệt đến nay (2006) ®� hoàn thành một số nhà chung 

cư, và một số căn biệt thự. Thế nhưng, liền kề dự án này lại có một dự án khác đó là 

dự án nhà máy kính Việt Hưng được xây dựng song song cùng một lúc. Điều đáng 

nói là ống khói của nhà máy này hàng ngày xả khí thải sang khu đô thị sinh thái 

làm phá vỡ mục đích quy hoạch chung của dự án, dẫn đến tình trạng chung cư xây 

xong không có người đến ở và một số hộ dân mua nhà nay làm đơn xin trả lại nhà, 

một số biệt thự nghỉ dưỡng xây xong không có người đến mua và dự án đành phải 

đình lại. Làm cho công ty Cổ phần Cao Hà lâm vào tình trạng khó khăn và hiện 

đang khiếu nại các cấp có thẩm quyền của tỉnh Hưng Yên yêu cầu ngừng hoạt động 

của nhà máy kính Việt Hưng hoặc đền bù cho khu dự án của Công ty Cao Hà, hoàn 

trả lại số vốn đầu tư. Như vậy qua vụ việc trên cho thấy vấn đề bố trí quy hoạch đầu 

tư xây dựng không đúng gây thất thoát, l�ng phí nghiêm trọng. Đây là bài học cho 

việc quy hoạch, thẩm định dự án để đi đến quyết định cấp phép đầu tư xây dựng 

công trình.   
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2.2.1.2 Trong quyết định đầu tư. 

           L�ng phí trong qyết định đầu tư thường bắt nguồn từ việc xác định mục tiêu 

đầu tư dự án do không được chủ đầu tư cân nhắc, tính toán trước khi xây dựng, nên 

khi  công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chủ đầu tư mới thấy công trình không 

phát huy hiệu quả. Thực tế một số địa phương ®� đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải 

tạo và xây mới một loạt chợ như: chợ đầu mối Đền Lừ với số vốn đầu tư hơn 10 tỷ 

đồng (chợ đầu mối phía nam), chợ đầu mối Xuân Đỉnh, chợ xe máy Quảng An 

(Tây Hồ) đầu tư hơn 6 tỷ đồng, chợ đầu mối Hải bối (Đông Anh) đầu tư 13 tỷ 

đồng… 

           Công tác lập và phê duyệt dự án, trong thực tế còn nhiều bất cập cần 

quan tâm:  

           Trường hợp các dự án thực hiện theo đúng trình tự quy định trong quản lý  

đầu tư xây dựng, nhưng lại thực hiện phương châm “gọt chân cho vừa giầy”. Chẳng 

hạn như: chủ đầu tư tìm mọi cách để lách qua hàng rào, các quy định đầu tư để có 

được quyết định đầu tư và nhận được vốn, họ ít quan tâm đến hậu quả sau này như : 

dự án không đủ kinh phí để thực hiện, sẽ phải làm lại thủ tục để từ đầu, đặt Nhà 

nước vào chuyện ®� rồi, gây l�ng phí cả về thời gian và vốn thực hiện dự án.   

           Để nhận được quyết định đầu tư và ghi kế hoạch cấp vốn: 

Các công trình nhóm A và B phải có dự án khả thi được duyệt; Các công 

trình nhóm C phải có dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt. 

Những quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng “tiền trảm, hậu tấu”, vừa 

thiết kế, vừa thi công, đầu tư ngoài kế hoạch cấp vốn,.... Song thực tế nhiều công 

trình chưa được thẩm định, chưa đủ các thủ tục quy định ®� được ghi kế hoạch cấp 

vốn, thậm chí được khởi công xây dựng. Số liệu điều tra, thống kê cho thấy riêng 

đầu năm 1997, các công trình Trung ương có 88 dự án với 103.699 triệu đồng chưa 

có quyết định đầu tư; 364 dự án với số vốn 107.060 triệu đồng chưa có tổng dự toán 

được duyệt; 61 dự án với số vốn 81.333 triệu đồng chưa có dự toán chi tiết. Các 

công trình địa phương có 272 dự án với số vốn 234.867 triệu đồng chưa có quyết 

định đầu tư; 269 dự án với số vốn 194.210 triệu đồng chưa có tổng dự toán và 169 

dự án với số vốn 143.412 triệu đồng chưa có dự toán chi tiết. Đặc biệt đối với 

ngành Điện, Thủ tướng Chính phủ ®� có quyết định cho phép Tổng Công ty chỉ 
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định thầu đối với các công trình không đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó phần lớn 

chưa có thiết kế công trình cũng như thiết kế chi tiết, chưa có dự toán được duyệt. 

Những công trình này ®� được khởi công trong năm 1997 để tránh phải đấu thầu. 

          Đối với những công trình đầu tư bằng vốn tín dụng của Ngân hàng Thương 

mại; Chủ đầu tư thường phải chạy vốn, hối lộ Ngân hàng để được vay vốn. Số tiền 

này sau đó được hạch toán vào giá thành công trình như vụ Khách sạn Bàn Cờ, vụ 

Công ty EPCO và công ty Minh Phụng, vụ TAMEXCO.... 

2.2.1.3 Trong thực hiện đầu tư. 

           Trong thực hiện đầu tư là quá trình xây dựng công trình, nên thời gian thực 

hiện là dài nhất và trải qua nhiều công đoạn phức tạp, khó kiểm soát. Thất thoát, 

l�ng phí thường xảy ra qua 7 khâu sau:  

          (1)Trong khâu khảo sát. 

           L�ng phí trong khâu khảo sát chủ yếu ở chất lượng công tác khảo sát: khảo 

sát sơ sài, khảo sát sai sót không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn… 

Thực tế tại dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 1 đoạn Hà Nội- Lạng Sơn 

(ADB2) do thay đổi thiết kế chủ đầu tư phải chi thêm các khoản như: rà phá bom 

mìn 2.499 tỷ(gần 0.09% tổng mức vốn), khảo sát thiết kế 1.033 tỷ đồng (0.04%), 

chiều cao sóng trong thiết kế cầu cảng Nhà máy xi măng Nghi sơn: Đường ống dẫn 

khí nam Côn sơn; Móng một số cầu trong dự án thoát nứoc Hà Nội, không phát 

hiện caster trong dự án Nhà máy xi măng Tam Điệp…làm cho thiết kế công trình 

phải chỉnh sửa đổi, kéo dài thời gian xây dựng công trình gây l�ng phí. Các dự án 

xây dựng cầu Non Nước (Ninh Bình) và cầu Tân Đệ (Thái Bình), phía nhà thầu cho 

biết, toàn bộ tài liệu kỹ thuật về địa chất nền móng tỏ ra không đúng với thực tế, 

khiến cho các nhà thầu phải khoan thăm dò lại, lập lại bản vẽ thi công, thời gian thi 

công phần ngầm dài gấp đôi thời gian ®� xác định ban đầu. Tại dự án cầu Non 

Nước sau khi phát hiện có thêm tầng hang caster dưới một số trụ cầu, chi phí tăng 

lên khoảng 1tỷ đồng so với giá bỏ thầu ban đầu. Công trình nhà văn hoá huyện Da 

Tẻh tỉnh Lâm Đồng do khảo sát sơ sài dẫn đến thiết kế không đảm bảo chất lượng, 

khi đầu tư xây dựng xong, tỉnh phải bỏ ra 1.5 tỷ đồng để khắc phục sự cố.  
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           Qua thực tế nêu trên cho thấy chất lượng khảo sát công trình không đảm 

bảo, dẫn đến thiết kế không chính xác, phải thay đổi thiết kế dẫn đến thời gian xây 

dựng không đúng tiến độ ®� đề ra, phải thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thêm chi phí  

cho công trình…gây l�ng phí không cần thiết.    

          (2)Trong khâu thiết kế: 

Đối với công trình xây dựng cơ bản thì vai trò của nhà thiết kế rất lớn hết sức 

quan trọng. Họ không chỉ đóng vai trò làm cho công trình trở nên đẹp, tiện lợi mà 

còn có vai trò đối với giá thành của công trình. Đây là những công việc sáng tạo 

thuần tuý khoa học, nhưng trong lĩnh vực này không hiếm những “con chiên ghẻ” 

làm  loang lổ bộ mặt kiến trúc đương đại của Nhà nước. 

          (3)Trong xin phép đầu tư xây dựng.  

Đặc điểm quản lý xây dựng ở nước ta là chồng chất vô số loại phép tắc: phép 

duyệt luận chứng đầu tư, phép sử dụng đất, phép xây dựng, phép khai thác tài 

nguyên, phép phòng cháy chữa cháy, phép xác nhận đủ tiêu chuẩn môi trường....  

 Qua mỗi lần xin phép, chủ đầu tư lại phải “biết điều”. Những chi phí phổ 

biến ấy lại hạch toán vào công trình nên ®� nâng giá trị công trình lên một cách vô 

lý. Khó khăn cho công tác giám sát thanh tra và điều tra là ở chỗ: người nhận tiền 

®� cấp phép đúng chức năng, nhanh quá mức quy định, nên không phạm tội hối lộ 

vì không có dấu vết. Tình trạng này không phải chỉ có trong xây dựng mà phổ biến 

ở  một số ngành khác như: trong cấp hạn ngạch nhập xe máy, ô tô; trong cấp phép 

đầu tư nước ngoài... Thực tiễn đang đòi hỏi phải xem xét lại các quan niệm về hối 

lộ tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả hơn. 

         (4) Trong khâu giải phóng mặt bằng. 

Theo quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng, việc lập dự toán đền bù phải 

do chính quyền địa phương kết hợp với chủ đầu tư thống nhất với chủ sử dụng đất 

trên cơ sở áp giá dền bù của Nhà nước. 

Tuy nhiên, đây là việc có tính chất rất phức tạp vì động chạm đến quyền lợi của 

dân. Mặt khác, tài sản phải đền bù trên mặt đất là cây cối, hoa mầu, nhà cửa. Khi 

giải toả là phải phá hoặc dỡ bỏ không còn cơ sở để kiểm tra, nên giữa hai bên 

thường có sự thông đồng khai khống, định giá đề bù khống để tham ô tiền Nhà 

nước 
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         (5) Trong tổ chức đấu thầu. 

Ngày 01-09-1999 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số88/1999/NĐ-

CP về việc quy chế đấu thầu. 

 Ngày 05-05-2000 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 

số14/2000/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều cho quy chế đấu thầu ban hành 

kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-09-1999. 

 Ngoài ra các công trình có vốn tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế 

như WB, IMF, ADB thường được áp dụng Luật Đấu thầu quốc tế. Trong đó phân 

chia ra hai loại công trình: 

 a/ Những công trình nhỏ, có giá trị dưới 10 triệu USD và thời gian thi 

công  trong vòng 1 năm: Tổ chức đấu thầu trọn gói 

 b/ Những công trình lớn, thời gian thi công đài nhằm đảm bảo cho nhà 

thầu trong quá trình thi công không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như 

trượt giá : Tổ chức đấu thầu căn cứ trên phiếu khối lượng của nhà thầu dự toán. 

 Nếu việc tổ chức đấu thầu được thực hiện nghiêm túc, đúng thủ tục sẽ 

tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước. Ví dụ, chỉ riêng việc đấu thầu xây dựng 

hai đoạn đường quốc lộ 1A với vốn vay của ADB và WB là 285 triệu USD ®� giảm 

được 20% giá thành tổng cộng là 57 triệu USD. 

           (6) Trong quá trình thi công: 

+ Đối với bên B, thường xảy ra tham nhũng ở các khâu kí kết hợp đồng xây 

dựng, mua thiết bị thi công nguyên vật liệu, thanh toán nhân công, máy thi công, 

hạch toán kế toán. 

           + Đối với bên A, hay chủ đầu tư, việc tham nhũng thường xảy ra ở các khâu: 

nhập khẩu, mua máy móc, thiết bị cho công trình, ký kết, theo dõi giám sát nghiệm 

thu và thanh toán hợp đồng xây dựng. 

           Riêng đối với khâu mua sắm vật tư, thiết bị trong nước, thủ đoạn tham 

những thông thường là: khai khống số lượng giá trị vật tư. Trong thời kỳ “sốt” xi  

măng, một số đối tượng ®� lợi dụng quyết toán giá xi măng ở thời điểm giá cao để 

tăng giá công trình, rút tiền tham ô. Tại 2 móng cột đường dây 500KV Quảng Bình 

cơ quan chức năng ®� phát hiện công nhân xây dựng đưa sắt Thái Nguyên thay cho 
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sắt Liên Xô (cũ). Một số công trình khác có sự thay thế xi măng nhằm rút bớt phần 

chênh lệch giá...... 

          (7)Trong quyết toán công trình: 

 Kết thúc xây dựng và đưa vào vận hành, sử dụng là khâu cuối cùng của quá 

trình xây dựng. Vì vậy, tất cả các khoản gửi giá, ăn chia, khai khống,... đều được 

hợp thức hoá ở khâu này. Thủ đoạn phổ biến là: khai tăng giá trị vật liệu, giá trị san 

lấp, thi công; mua hoá đơn chứng từ để điền giá, hợp thức hoá; sửa chữa các chứng 

từ ®� có; đưa công ty tư vấn tư nhân vào giữa các doanh nghiệp Nhà nước trong các 

thương vụ kinh tế để xử lý phần lợi nhuận, ăn chia... 

Việc “lại quả” đôi khi được gửi vào phần bảo hành (thông thường là 5-10% 

giá trị công trình). Sau đó hợp thức hoá bằng cách không sửa chữa bảo hành hoặc 

bảo hành ít khai nhiều để rút ra chia nhau. 

2.2.2 Nhóm dự án nước ngoài. 

          Củng như nhóm dự án trong nước, các dự án nước ngoài thất thoát, l�ng phí 

trải qua 3 giai đoạn.  

2.2.2.1 Thất thoát trong giai đoạn hình thành dự án. 

   Đây là giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài độc lập hoặc cùng với phía đối tác 

phía Việt Nam tiến hành thu thập tài liệu, thông tin... liên quan đến dự án mà nhà 

đầu tư dự định đầu tư. Các bộ ngành, các địa phương ... có trách nhiệm hướng dẫn 

cung cấp các thông tin cần thiết và thuận lợi để nhà đầu tư lựa chọn. Trên cơ sở đó 

nhà đầu tư tự lập hồ sơ dự án theo mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như : 

hợp đồng liên doanh, luận chứng kinh tế kỹ thuật..., giai đoạn này một số kẻ xấu 

người nước ngoài thậm chí tội phạm chuyên nghiệp nước ngoài (Việt Kiều, người 

nước ngoài gốc Việt Nam) lợi dụng vào Việt Nam đóng vai như một nhà đầu tư 

thực thụ để buôn lậu, lừa đảo phía đối tác Việt Nam lầm tưởng họ là một nhà đầu tư 

giàu có... nên ®� đón tiếp, phục vụ ăn uống, đi lại, quà cáp, biếu xén.... “Lầm lẫn 

lớn” có thể còn bị lừa đảo như vụ Công ty Kiều Mỹ Mysson (Singapore) do Việt 

Kiều Kiều My làm giám đốc ®� bị phá sản. Năm 1995, Kiều Mỹ vào Việt Nam làm 

ăn với tài thuyết phục cộng với sắc đẹp trời cho..., 16 doanh nghiệp Việt Nam ®� ký 

hợp đồng làm ăn, dẫn đến bị lừa đảo tổng cộng 1,7 triệu USD hoặc vụ Tiêu Vũ 

Hoàng (Philippine)... 
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2.2.2.2 Giai đoạn thẩm định dự  án để cấp giấy phép đầu tư. 

 Hình thức chạy dự án của một số nhà đầu tư dẫn đến hiệu quả dự án đầu tư 

thấp, một số dự án sau khi cấp phép không triên khai bỏ đất hoang hoá gây l�ng 

phí, đến nay ®� có 371 dự án bị thu hồi giấy phép. 

2.2.2.3 Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, đưa dự án vào sản xuất 

kinh doanh. 

 Các nhóm dự án đầu tư nước ngopài tại Việt Nam chủ yếu vào lĩnh vực công 

nghệ cao như Bưu chính viễn thông.  

Lợi dụng sự kém hiểu biết và thiết thông tin kinh tế của các đối tác Việt 

Nam, phía dối tác nước ngoài luôn luôn tìm cách khai tăng giá trị tài sản, máy móc, 

thiết bị... để tính vào vốn góp liên doanh (kể cả đưa máy móc thiết bị công nghệ cũ, 

lạc hậu vào Việt Nam), đây là thủ đoạn phổ biến. Trong liên doanh phía Việt Nam 

thường góp vốn bằng nhà xuởng cũ, quyền sử dụng đất... Khi đàm phán, phía nước 

ngoài sẵn sàng “dễ d�i” chấp nhận giá nhà xưởng, giá đất cao hơn nhiều so với giá 

mặt bằng trong nước cùng thời điểm tỏ ra như hào phóng hoặc không hay biết gì về 

tình hình Việt Nam. Đổi lại phía nước ngoài khai tăng giá trị tài sản máy móc, thiết 

bị.... mà họ góp vốn. Với những dự án lớn khi giá trị khai tăng hàng nhiều triệu 

USD họ thu được lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu đầu tư, gây thiệt hại lớn cho phía 

Việt Nam. 

Ví dụ: Năm 1993 tập đoàn Pauchen (Hồng Kông) liên doanh với công ty sản 

xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Bitis) để sản xuất giầy thể thao xuất khẩu, phía 

Pauchen đính giá trị máy móc tính vào vốn góp là 12.031.000 USD nhưng phía 

Bitis định giá chỉ chấp nhận 5.068.279 USD; năm 1995 liên doanh bia BGI Tiền 

Giang khai tăng thiết bị máy móc... trị giá thêm là 9,1 triệu USD; năm 1995 liên 

doanh AUSTINH (Hà Tĩnh) phía công ty WSL (úc) khai tăng vật tư thiết bị tính vào 

góp vốn, phần khai tăng trị giá 1,5 triệu USD; hoặc liên doanh ô tô Hoà Bình cũng 

khai tăng giá trị thết bị máy móc là 1,6 triệu USD.... 

Trốn thuế: Đây cũng là hoạt động phổ biến của các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, bao gồm trốn thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập , thuế tài nguyên... họ luôn tìm cách khai thác mọi cơ hội để trốn thuế như: 

kinh doanh ngoài phạm vi giấy phép không khai báo, giấu doanh thu, tăng chi phí 
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bằng các “tiểu xảo” hạch toán để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp... Khi có dấu 

hiệu bị phát hiện thì thông đồng, hối lộ cán bộ thuế. Tài sản, máy móc, thiết bị, xe 

« tô con của phía đối tác nước ngoài nhập vào Việt Nam để góp vốn liên doanh 

hoặc tạo tài sản cố định thì được miễn thuế nhập khẩu. Lợi dụng điểm này họ có 

thể khai gian, khai tăng hoặc đưa thêm hàng hoá khác vào để kinh doanh trốn thuế; 

như năm 1993, Công ty liên doanh Hoa Việt – Hải Phòng trốn thuế 11 tấn quần áo 

trị giá 90.000 USD hoặc năm 1995 Công ty liên doanh VEDAN (Đồng Nai) trốn 

thuế doanh thu và lợi tức 70 tỷ đồng, cũng năm 1995 Công ty liên doanh ô tô 

Mêkông nhập lậu 200 bộ linh kiện xe ô tô dạng SKD trốn thuế 17 tỷ đồng, tháng 7 

năm 1997 liên doanh GMN J-V tại Hưng Yên nhập lậu 20.000 bộ linh kiện xe máy 

DREAM tại Việt Nam dạng IKD trốn thuế nhập khẩu 7 tỷ đồng (thời điểm xe máy 

DREAM tại Việt Nam đang sốt giá). 

Gian lận trong công tác hạch toán:  

Theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, thì mọi hoạt động kinh tế phát sịnh trong 

doanh nghiệp đều phải được phản ánh chính xác, trung thực trên sổ sách kế toán 

nhưng phía nước ngoài luôn tìm cách dấu giếm, khai tăng, khai gian... Các loại chi 

phí từ khâu hình thành dự án, thẩm định dự án đến chi phí cho sản xuất kinh doanh, 

chi phí tiêu thụ sản phẩm, tiếp thị quảng cáo... nhằm có lợi cho phía nước ngoài tạo 

ra tình trạng lỗ giả, l�i thật để họ trốn thuế, lỗ đến mức độ nào đó họ “ép” phía đối 

tác Việt Nam bán toàn bộ phần vốn góp cho họ để xin lập doanh nghiệp 100% vốn 

nước ngoài. 

Phần lớn các hoạt động tham nhũng như nêu trên đều có sự tiếp tay, thông 

đồng hoặc chủ động bật đèn xanh của một số viên chức Việt Nam hoạt động trong 

các doanh nghiệp và trong một số cơ quan quản lý Nhà nước như cơ quan quản lý 

Thuế, Hải quan... 

Nhìn chung, thất thoát trong đầu tư xây dựng là do chủ định các thành phần 

tham gia. Do đặc thù ngành xây dựng có mức vốn đầu tư lớn, các hạng mục xây 

dựng phức tạp và trải qua nhiều công đoạn nên công tác thanh tra kiểm tra gặp 

nhiều khó khăn, dẫn đến nguyên nhân thất thoát, l�ng phí vốn.  

2.3- Nguyên nhân 

2.3.1- Nguyên nhân về cơ chế chính sách. 
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          Giai đoạn chuẩn bị đầu tư là giai đoạn xem xét các điều kiện, dữ liệu liên 

quan đến việc đầu tư xây dựng công trình và hiệu quả mang lại do đưa công trình 

vào hoạt động , trên cơ sở đó người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

Chất lượng của giai đoạn chuẩn bị đầu tư có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả 

của công trình. Vì vậy, chuẩn bị đầu tư không tốt dẫn đến những sai lầm trong 

quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư là yếu tố cơ bản gây l�ng phí lớn 

trong đầu tư xây dựng. 

 Sai lầm trong chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bắt nguồn từ chất lượng 

quy hoạch chưa tốt hoặc không có quy hoạch, từ báo cáo đầu tư được biên soạn 

chưa tốt, qua loa, chiếu lệ, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Cùng với chất 

lượng quy hoạch xây dựng chưa tốt, chưa phù hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế 

– x� hội, quy hoạch phát triển vùng, ngành; công tác quy hoạch ngành chưa được 

quan tâm đúng mức. 

 Hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quy hoạch chưa được 

nghiên cứu, biên soạn phù hợp với đặc điểm của các loại công tác quy hoạch. Báo 

cáo đầu tư được biên soạn chưa quan tâm đúng mức đến điều tra x� hội học và môi 

trường đối với công trình hạ tầng , điều tra thị trường và các yếu tố đảm bảo sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với các công trình sản xuất kinh doanh. 

   Bố trí vốn đầu tư phân tán, dàn trải.  

 

2.3.2 Chất lượng nguồn lực hạn chế. 

 Chất lượng hạn chế của cán bộ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây 

l�ng phí, thất thoát trong đầu tư XDCB. Chất lượng cán bộ được thể hiện qua đạo  

đức, tư cách, nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn của cán bộ . 

 Những hạn chế về chất lượng cán bộ thể hiện : 

- Đạo đức sa sút, yếu kém, thể hiện dưới các dạng: hối lộ, tham ô, tham 

nhũng. 

- Không tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.  

Tình trạng không tuân thủ quy định còn thể hiện ở việc không tuân thủ các 

quy định của quy chế đấu thầu.  
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Tinh thần trách nhiệm chưa cao, coi trọng hình thức. Thể hiện chất lượng 

công tác khảo sát, thiết kế, lập dự án, thi công ở nhiều công trình chưa tốt . 

 Năng lực hạn chế của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Đó là những cán 

bộ quản lý đầu tư, quản lý tài chính, quản lý dự án, tư vấn, kiểm toán, chuyên viên 

định giá…  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chương 3 

Quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm 

hạn chế l�ng phí, thất thoát vốn nhà nước trong đầu tư 

xây dựng . 

3.1 Quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước. 

        Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc 

lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng 

sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng x� hội chủ 
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nghĩa; phát huy cao nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động 

hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững; tăng trưởng 

kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất của nhân 

dân, thực hiện tiến bộ và công bằng x� hội, bảo vệ và cải thiện môi trường; kết hợp 

phát triển kinh tế- x� hội với tăng cường quốc phòng an ninh. 

 Coi xây dựng là ngành mũi nhọn, tạo ra cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật hiện 

đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của nước ta, tiến tới gia nhập WTO và xu thế 

toàn cầu hoá nền kinh tế. 

 Chủ trương của Đảng và Nhà nước cần phải phát triển ngành xây dựng đạt 

trình độ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và có năng 

lực đấu thầu xây dựng công trình ở nước ngoài. ứng dụng công nghệ hiệ đại, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả quy hoạch, năng lực thiết kế và thẩm mỹ kiến trúc. Phát 

triển các hoạt động tư vấn và các doanh nghiệp xây dựng, trong đó chú trọng các 

doanh nghiệp mạnh theo từng lĩnh vực thuỷ điện, thuỷ lợi, cảng, cầu đường…Tăng 

cường quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.   

         Nhịp độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp (kể cả xây dựng) bình quân 

trong 10 năm tới đạt khoảng 10- 10,5%/năm. Đến năm 2010, công nghiệp và xây 

dựng chiếm 40- 41%/GDP và sử dụng 23- 24% lao động. Giá trị xuất khẩu công 

nghiệp chiếm 70- 75% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bảo đảm cung cấp đủ và an toàn 

năng lượng (điện, dầu khí ,than); đáp ứng đủ nhu cầu về thép xây dựng, phân lân, 

một phần phân đạm; cơ khí chế tạo đáp ứng 40% nhu cầu trong nứơc, tỷ lệ nội địa 

hoá trong sản xuất xe cơ giới, máy và thiết bị đạt 60- 70%; công nghiệp điện tử- 

thông tin trở thành ngành mũi nhọn; chế biến hầu hết nông sản xuất khẩu; công 

nghiệp hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu được trong nước và tăng nhanh xuất khẩu.        

3.2- Một số giải pháp. 

3.2.1 Phân định phạm vi và chức năng quản lý của nhà nước.  

 3.2.1.1 Phân định rõ quản lý đầu tư và quản lý xây dựng: 

 Nhà nước chưa thực sự có một cơ chế quản lý đầu tư đúng nghĩa của nó. Khi 

chuyển từ chế độ sở hữu công khai với hai hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập 

thể với cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế độ sở hữu với nhiều thành phần kinh 

tế và nền kinh tế thị trường thì quan niệm, khái niệm về quản lý đầu tư vẫn chưa 
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thoát ra khỏi khái niệm xây dựng cơ bản của chủ nghĩa x� hội trước đây. Chính vì 

thế về phương pháp luận hình thành cơ chế quản lý vẫn níu kéo hai phạm vi quản lý 

khác nhau vào với nhau: 

Một bên là quản lý đầu tư là quản lý kinh tế tài chính; một bên là quản lý 

xây dựng là quản lý sản xuất kinh doanh. 

Lẫn lộn giữa quản lý nhà nước chủ yếu tạo môi trường pháp lý với quản lý 

kinh doanh của các đơn vị sản xuất. 

 Trong quá trình liên tục chỉnh sửa quy chế ®� cố gắng tách quản lý đầu tư ra 

khỏi quản lý xây dựng nhưng cũng chỉ mới dừng ở tên gọi và một phần của giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đọan quan trọng nhất là giai đoạn thực hiện đầu tư và kết 

thúc đầu tư lại chưa hình dung đủ nội dung quản lý đầu tư dẫn đến quy chế ở giai 

đoạn này chủ yếu là hướng dẫn quản lý xây dựng. Thiếu các nội dung về tổ chức 

hoạt động, trách nhiệm quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản lý, các quy chế về hợp 

đồng… quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan cấp vốn… cơ chế giám sát kiểm soát 

của cơ quan Nhà nước về đầu tư, cơ chế thưởng phạt…Trong cơ chế hiện thời dẫn 

đến sự nhập nhằng, chưa rõ về quyền hạn và trách nhiệm về quản lý đầu tư, hiệu 

quả đầu tư giữa cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư và quản lý xây dựng, giữa chủ 

đầu tư và tổ chức xây dựng, tổ chức giám sát xây dựng. Chủ đầu tư không có quyền 

thực sự và cũng không có trách nhiệm thật sự. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất 

gây ra thất thoát, l�ng phí. 

 3.2.1.2 Phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý sản 

xuất kinh doanh: tư vấn, khảo sát, thiết kế, nhà thầu. 

 Dấu vết của cơ chế kế hoạch hóa tập trung vẫn còn đậm nét trong nếp nghĩ 

và hành động của các cơ quan Nhà nước vẫn còn muốn can thiệp vào công tác quản 

lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc xác định phạm vi trách nhiệm về 

quản lý giữa Nhà nước và doanh nghiệp còn lúng túng đặc biệt là đối với doanh 

nghiệp Nhà nước. 

 Đối với doanh nghiệp không phải là Nhà nước thì việc phân tích ®� ngày 

càng rõ ràng; tuy nhiên với doanh nghiệp Nhà nước và đầu tư vốn có nguồn gốc 

Nhà nước, vấn đề tách ra là bên cạnh nội dung thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước cũng là chức năng quản lý chủ sở hữu là vốn Nhà nước nên Nhà nước quyết 
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định quản lý toàn diện – thông qua việc Nhà nước quyết định đầu tư hoặc cho phép 

đầu tư. Từ đó dẫn tới sự lợi dụng, ỷ lại vào trách nhiệm của cơ quan quyết định, cho 

phép đầu tư, làm nhẹ trách nhiệm tối thiểu của chủ đầu tư. Có thể thấy dự án được 

Nhà nước quyết định đầu tư, chủ đầu tư không phải suy nghĩ đến việc tiết kiệm 

trong đầu tư, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm trả nợ cũng không lo ngại về sự phát 

sinh trong quá trình đầu tư – bằng mọi cách chủ đầu tư sử dụng cho hết vốn theo 

quyết định đầu tư. 

 Nghị định 07/2003/NĐ- CP ®� giao quyền thẩm định và quyết định đầu tư 

cho doanh nghiệp nhưng vẫn giữ lại quyền cho phép đầu tư. Tuy nhiên, do được 

Nhà nước cho phép đầu tư nên chủ đầu tư xem như dự án ®� được thông qua, xem 

nhẹ khâu thẩm định. Trong khi đó để cho phép đầu tư cơ quan quản lý ngành và địa 

phương chỉ tập hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan. Những ý kiến này thường được 

thực hiện rất sơ sài mang tính hình thức và thiếu trách nhiệm. 

Xây dựng cụ thể các chế tài cho từng chu trình thực hiện triển khai đầu tư và 

xây dựng. 

Chống khép kín trong đầu tư xây dựng:  

  

Hiện tượng khép kín trong đầu tư xây dựng cơ bản, từ chủ trương đầu tư, xây 

dựng dự án, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, lập và phê duyệt tổng dự 

toán, đấu thầu, tổ chức thi công, giám sát thi công, nghiệm thu bàn giao quyết toán 

công trình xây dựng cơ bản đang rất phổ biến là nguyên nhân không khách quan 

trong quản lý đầu tư và xây dựng dẫn đến hiện tượng cấu kết, thông đồng tham 

nhũng trong đầu tư và xây dựng.  

 Thông báo công khai, minh bạch các thông tin đối với các công trình xây 

dựng để cho các tổ chức chính trị – x� hội, cộng đồng, người dân biết và có điều 

kiện giám sát và phát hiện những sai phạm và tham nhũng đối với các công trình 

xây dựng trên địa bàn. 

3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và 

công tác quy hoạch đầu tư phát triển từ Trung ương đến địa phương. 

3.2.2.1 Công tác quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội. 
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 Chất lượng công tác quy hoạch được đặt lên hàng đầu, nhằm xây dựng các 

quy hoạch cả nước, vùng, ngành,…có tính khả thi cao làm căn cứ cho công tác lập 

kế hoạch đầu tư phát triển đúng sẽ bớt l�ng phí do tránh đầu tư tràn lan hoặc đầu tư 

không đúng mục đích, không đưa vào sử dụng được, đầu tư phù hợp với nhu cầu 

của thị trường tiêu thụ, giữa công sản xuất và khả năng của vùng nguyên liệu,… 

 Để đảm bảo chất lượng công tác quy hoạch cần có biện pháp để thực hiện 

các công việc sau: 

                 Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nhất là dự báo thị trường tiêu thụ  

trong và ngoài nước.  

             Rà soát lại toàn bộ những đánh giá về các nguồn tiềm năng và nhu cầu 

thị trường 

Xây dựng các chế tài kiểm tra, giám sát quy hoạch ( đưa ra trong các cơ chế 

chính sách quản lý đầu tư và xây dựng) nhằm khắc phục thực hiện quy hoạch còn 

lỏng lẻo và tuỳ tiện như hiện nay. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát kiểm tra 

thực hiện theo đúng quy hoạch, đảm bảo kỷ cương trong công tác quy hoạch. 

3.2.2.2 công tác quy hoạch đầu tư phát triển :  

 - Đẩy mạnh phân cấp và trao quyền cho các Bộ ngành và chính quyền địa  

phương, họ phải chịu trách nhiệm trước dân và trước pháp luật hiện hành. 

- Lập kế hoạch phải dựa trên kết quả ( khả năng) của từng Bộ, ngành, địa  

phương và cả nước. 

- Phải đầu tư theo các mục tiêu ®� chọn và khả năng tác động của mục tiêu 

đó vào nền kinh tế trên địa bàn từng tỉnh, vùng, ngành và cả nước ( tác động đến 

việc làm, đến dịch vụ công cho người làm, đến phát triển các ngành và lĩnh vực, tác 

động giảm nhanh tỷ lệ nghèo đói…) 

 - Phân bổ sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả và thực tế. 

 - Xây dựng các chỉ số giám sát và đánh giá cũng như hệ thống thanh tra, 

kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo chống thất thoát, l�ng phí và tham nhũng trong 

đầu tư và xây dựng. 

3.2.3 Cần thể chế hoá phân cấp trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

đầu tư – xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

        Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch : 
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Đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước làm cơ sở cho việc triển khai 

thực hiện dự án đầu t 

Phải có các chế tài đủ mạnh đối với các dự án đầu tư không tuân thủ luật  

pháp, không thực hiện hoạch thực hiện sai quy hoạch xây dựng. 

  Nhà nước sớm ban hành các chế tài đủ mạnh để điều tiết các chủ thể tham 

gia hoạt động xây dựng: Chủ đầu tư, cơ quan tư vấn, nhà thầu. Cụ thể như sau: 

* Đối với chủ đầu tư : 

   Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư 

cần lựa chọn các đơn vị có đủ các điều kiện năng lực làm chủ đầu tư.  

   Kiện toàn, sắp xếp lại các ban quản lý dự án, xoá bỏ các Ban quản lý không 

đủ điều kiện năng lực, thành lập các Ban quản lý chuyên nghiệp hoạt động theo mô 

hình tư vấn quản lý dự án. 

* Đối với tổ chức tư vấn : 

   Củng cố nâng cao chất lượng của các tổ chức tư vấn. Sắp xếp lại ngay các tổ 

chức tư vấn trong nước theo hướng cổ phần hoá, hình thành các tổ chức tư vấn độc 

lập như Tập đoàn tư vấn hoặc liên danh, liên kết với các tổ chức tư vấn nước ngoài 

để có đủ điều kiện, năng lực thực hiện các dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. 

 Nhà nước cần có chính sách để khuyến khích các tổ chức tư vấn nâng cao 

năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các công tình tương tự mà trước đây vẫn phải 

thuê tư vấn nước ngoài.  

 Đối với các dự án ODA: Khi thoả thuận, ký kết hợp đồng vay vốn nước ngoài 

Nhà nước cần lưu ý đến các điều khoản quy định, ràng buộc đối với bên nước ngoài 

nhằm đảm bảo các thông số và kết quả tính toán của Bản tham chiếu (TOR) hoặc 

báo cáo đầu tư phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam, hạn chế phải điều 

chỉnh nhiều trong quá trình thi công. 

* Đối với nhà thầu : 

  Cần có cơ chế quản lý chặt chẽ và quy định về năng lực hành nghề của nhà 

thầu, quy định các loại hình và quy mô công trình các nhà thầu được tham gia phù 

hợp với trình độ năng lực của các nhà thầu.  
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 Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch bằng cách thành lập 

quỹ đầu tư xây dựng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ 

tầng. 

  Song song với việc đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cho các đơn vị, địa phương trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu 

tư thuộc quyền quản lý, Nhà nước cần sớm soạn thảo ban hành các chế tài đủ mạnh 

để điều tiết người quyết định đầu tư. Người quyết định đầu tư phải bị xử phạt hành 

chính, cách chức hoặc miễn nhiệm khi quyết định những dự án đầu tư sai quy 

hoạch gây hậu quả nghiêm trọng. 

  Thực hiện x� hội hoá trong hoạt động đầu tư xây dựng: Tăng cường phát 

triển vốn đầu tư của nhà nước, đồng thời với việc nghiên cứu soạn thảo và ban hành 

các chế độ chính sách khuyến khích các thành phần x� hội tham gia hoạt động đầu 

tư xây dựng, góp vốn đầu tư xây dựng dưới hình thức nhiều thành phần tham gia  

góp vốn đầu tư.  

  Sửa đổi bổ sung ngay những tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng lạc hậu, không 

phù hợp; Nghiên cứu ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với tiến bộ 

khoa học kỹ thuật và thông lệ quốc tế. 

  Bổ sung các định mức, đơn giá mới phù hợp đáp ứng những tiến bộ khoa 

học kỹ thuật trong công nghệ sản xuất, biện pháp thi công, sản xuất vật liệu xây 

dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp phục vụ cho việc xác định chi phí dự 

án như suất vốn đầu tư xây dựng công trình, chỉ tiêu khái toán. 

   Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây 

dựng nhằm phát hiện, ngăn chặn những hành vi gây l�ng phí, thất thoát tiền vốn của 

nhà nước.  

3.2.4 Quy định chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

Nhà nước các cấp về đầu tư và xây dựng trong việc điều hành thực hiện công 

tác đầu tư và xây dựng. 

 Chức năng quản lý Nhà nước: 

- Của cơ quan có quyền phân bổ trực tiếp vốn đầu tư và quyết định đầu tư. 

- Của cơ quan tổng hợp và tham mưu cho phân bổ vốn và quyết định vốn đầu 

tư. 
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- Của cơ quan cấp vốn và thanh toán vốn đầu tư. 

- Của cơ quan quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các đơn vị trong hoạt động sản 

xuất xây dựng: 

a/ Các đơn vị tư vấn, thiết kế: 

 b/ Các nhà thầu tham gia đấu thầu xây dựng phải là các doanh nghiệp. Khi 

xem xét danh sách các nhà thầu đủ điều kiện, trước tiên phải xem xét: 

 3.2.5 Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ. 

           Tuyển chọn, thu nạp và đào tạo những người đủ đức, đủ tài tham gia vào  

công tác quản lý Nhà nước. Cần tiêu trí hoá đội ngũ cán bộ l�nh đạo: sẵn sàng sa  

thải những người không đủ trình độ và phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp 

tham gia vào công tác thanh tra, quản lý.   

  Bồi dưỡng , nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối 

sống cho cán bộ tham gia hoạt động xây dựng. 

  Tăng cường đào tạo , bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý . 
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Kết luận  

 Qua nghiên cứu phân tích : “Thất thoát, lãng phí vốn Nhà nước trong đầu 

tư xây dựng công trình ở Việt Nam”, Cho thấy Thất thoát, l�ng phí vốn dàn trải ở 

nhiều khâu của quá trình đầu tư xây dựng là do nhiều nguyên nhân khác nhau, 

nhưng tổng kết lại một số nguyên nhân chủ yếu đó là : Do sức ép của tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, yêu cầu vốn đầu tư xây dựng lớn nhưng thiếu đội ngũ quản lý giỏi 

có nhiều kinh nghiệm. Tác động quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế 

tác đọng đến hệ thống văn bản pháp luật cần hoàn thiện hơn. Nhất là từ khi chuyển 

đổi sang nền kinh tế thị trường có nhiều loại hình doanh nghiệp mới ra đời, cùng 

với sự tồn tại đan xen nhiều hình thức sở hữu khác nhau, từ đó dẫn đến những bất 

cập trong chính sách, những yếu kém trong quản lý. Đó chính là căn nguyên dẫn 

đến thất thoát, l�ng phí vốn Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình.    

 Căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước, nhận thức sự phát triển của ngành 

xây dựng và nhu cầu xây dựng ngày càng tăng. Đề tài xuất phát từ quan điểm của 

đảng, định hướng của Nhà nước trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, thông qua sự phân 

tích đánh giá tìm ra nguyên nhân của vấn đề nạn thất thoát, l�ng phí vốn trong đầu 

tư xây dựng công trình, từ đó đưa ra giải pháp và có hướng đi thích hợp cho từng 

giai đoạn để có công tác phòng chống thích hợp. 

 Cuộc đấu tranh nhằm hạn chế tối đa thất thoát, l�ng phí vốn trong đầu tư xây 

dựng công trình là cuộc đấu tranh toàn diện và lâu dài, cần phải có lộ trình và 

những biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể trong từng giai đoạn. Việc 
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ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn của chính phủ góp phần định hướng, 

chấn chỉnh và hạn chế mọi sai sót trong quản lý, thi công xây dựng công trình, tuy 

nhiên để hạn chế một cách tối đa và triệt để , cần có sự phối hợp của các cấp, ban 

ngành , các tổ chức và cá nhân trong x� hội . Đề án trên góp phần phong phú thêm 

việc bổ sung các chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 

trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai. 
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